Tuần 32

Ngày soạn: 19/4 /2013
Ngày giảng: 22 /4 /2013
(Tiết 1+2)        Tập đọc
Tiết 94+95:       Chuyện quả bầu

I. Mục tiêu:
-Đọc mạch lạc toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng.
- Hiểu nghĩa các từ khó được chú giải cuối bài học.

- Hiểu nội dung: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, có chung một tổ tiên.
-Bồi dưỡng tình cảm yêu quý các dân tộc anh em.

II. Đồ dùng:

- Tranh minh họa nội dung bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học:
	                                           Tiết 1

A. Kiểm tra : (5’)
- 2 HS lên bảng đọc thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi trong bài.

- HS nhận xét, bổ sung.

 - GV nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới: (35’)
1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc:

2. Luyện đọc:

a. Đọc mẫu:

- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài văn.

- Khái quát chung cách đọc.

b. Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

* Đọc từng câu:

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài.

- Luyện đọc từ khó.

* Đọc từng đoạn trước lớp:

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc câu dài.

- HS đọc chú giải SGK.

* Đọc từng đoạn trong nhóm:

- Từng HS trong nhóm đọc.
- Các HS khác nghe, góp ý.
* Thi đọc giữa các nhóm:

- Đại diện các nhóm thi đọc từng đoạn.
- Lớp nhận xét - GVnhận xét - đánh giá.
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1 của bài.
	-2 HS đọc bài “Cây và hoa bên lăng Bác”
- đoạn 1: đọc với giọng kể chậm rãi. 
- đoạn 2: giọng nhanh hơn, căng thẳng. 
-  đoạn 3: thể hiện sự ngạc nhiên.

- lạy van, ngập lụt, biển nước, lấy làm lạ, lao xao, lần lượt.

 Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, / mây đen ùn ùn kéo đến. // Mưa to, / gió lớn, / nước ngập mênh mông. // Muôn loài đều chết chìm trong biển nước. //



	Tiết 2

	3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: (18’)
- 1 HS đọc đọan 1, cả lớp theo dõi.
 ? Con dúi làm gì khi hai vợ chồng người đi rừng bắt được?  

? Con dúi mách hai vợ chồng người đi rừng điều gì ?       

- 1 HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm theo.
? Haivợ chồng làm gì để thoát nạn lụt ?

? Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất như thế nào sau nạn lụt ?

- 1 HS đọc đoạn 3, cả lớp theo dõi.
? Có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt ?

? Những người đó là tổ tiên của những dân tộc  nào ?

? Kể tên các dân tộc khác mà em biết ?

? Đặt tên khác cho truyện ?

4. Luyện đọc lại: (17’)
- 3 HS thi đọc cả bài.
- HS nhận xét -GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò: (5’)
? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì   ? 

- GVNX giờ học. Khen ngợi những em đọc tốt, hiểu bài.
- Nhắc HS về nhà đọc lại bài và tập kể lại câu chuyện.
	1. Con dúi trả ơn:
- Lạy van xin tha, hứa sẽ nói điều bí mật.
- Sắp có mưa to, gió lớn ngập lụt khắp miền, khuyên hai vợ chồng cách phòng lụt.
2. Hai vợ chồng thoát nạn:
-  Làm theo lời khuyên của dúi: lấy khúc gỗ to khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ 7 ngày rồi chui vào đó bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết 7 ngày mới chui ra.
- Cỏ cây vàng úa, mặt đất vắng tanh không một bóng người.
3. Chuyện xảy ra sau nạn lụt:
- Người vợ sinh ra một quả bầu, đem cất lên giàn bếp, ... từ trong quả bầu những con người nhỏ bé bước ra.
- Khơ-mú; Thái; Mường; Dao; Hmông; Ba-na; Kinh ....

- Gia-rai; £-®ª; Khơ-me; Sán chay; Tày, Nùng, Cơ-ho; Thổ; Chăm; Cống; Si La,...
- Cùng là anh em; Anh em cùng một mẹ; Anh em cùng một tổ tiên; Nguồn gốc các dân tộc trên đất nước Việt Nam,...
- Các dân tộc trên đất nước ta đều là anh em một nhà, có chung một tổ tiên. Phải yêu thương, giúp đỡ nhau.


(Tiết 3)    Toán
Tiết 156: Luyện tập
i. Mục tiêu:
Giúp HS : 

- Biết sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.
- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng và kĩ năng giải toán liên quan đến tiền tệ.
- Thực hành nhận và trả tiền thừa trong mua bán.
ii. Đồ dùng:
- Một số tờ giấy bạc các loại 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.
iii. Các hoạt động dạy học:
	a. Kiểm tra: (5’)
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm ra nháp.
- HS nhận xét, chữa bài.
- GV nhận xét, đánh giá.
b.Bài mới: (30’)
1.Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu của giờ học.
2. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: 
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- HS  nối tiếp nêu kết quả.
- HS nhận xét – bổ sung.
- Yêu cầu HS nêu cách tính để được kết quả.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
GV: Rèn kĩ năng cộng các số có đơn vị là đồng.
Bài 2: Viết số tiền còn lại vào ô trống (theo mẫu)
 - HS đọc bài toán.
+ HS đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.

-GV nhận xét chữa.
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc mẫu, cả lớp theo rõi.
- 1 HS làm bài trên bảng, lớp làm vào VBT.
- Chữa bài:

+ Nhận xét bài trên bảng.
+ Giải thích cách làm bài.
+ Dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra.
C. Củng cố dặn dò: (5’)
- HS nêu các nội dung luyện tập.
- Nhận xét giờ học.
-Dặn dò:về ôn lại bài.
	-3 Hs lên bảng làm
500 đồng + 200 đồng = 700 đồng
200 đồng +200 đồng + 200 đồng =600đồng
1000 đồng - 500 đồng = 500 đồng
+HS đọc yêu cầu bài-1 em lên bảng làm
Baì giải
     a.      Trong túi An có số tiền là:
            500+200 +100= 800(đồng)

      b.   An còn lại số tiền là:
              800 - 700 = 100(đồng)
+HS đọc yêu cầu bài.
Bình có

Bình mua hết

Số tiền Bình còn lại

700 đồng

600 đồng

100 đồng

800 đồng

400 đồng

400 đồng

900 đồng

500 đồng

400 đồng

1000 đồng

1000 đồng

0 đồng
+HS đọc yêu cầu bài.
Sè tiÒn

Gồm các tờ giấy bạc loại

100 đồng

200 đồng

500 đồng

800đồng

1

1

1

600đồng

1

0

1

200đồng

0

1

0

1000đồn

1

2

1




(Tiết 4)  Đạo đức 
Tiết 32: Tìm hiểu lịch sử địa phương
I. Mục tiêu:

-HS hiểu được khu di tích của địa phương mình đang sinh sống.Biết được truyên thông yêu nước ,yêu quê hương của nhân dân trong hai cuộc đánh thắng mĩ,pháp và công cuộc đổi mới xây dựng quê hương của nhân dân yên Đức.

-Giáo dục Hs lòng yêu quê hương mình.
II. Chuẩn bị:

 - Tranh ảnh minh hoạ về khu di tích lịch sử.
III. Các hoạt động dạy học:
	A.Kiểm tra: (4’)

-Cho 2 Hs nêu bài học bài “Bảo vệ loài vật có ích”

B.Bài mới: (28’)

1. Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn tìm hiểu bài.

a.Tìm hiểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Yên Đức từ năm 1930-1939

b. Nhân dân Yên Đức chuẩn bị khởi nghĩa và dành chính quyền.

c. Nhân dân Yên Đức củng cố chính quyền cách mạng chuẩn bị kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược lược 2/9 năm 1945-20/12/1946.

? Yên Đức có mây người tình nguyện tham gia vào đoàn quân Nam tiến?
C.Củng cố-Dặn dò: (3’)

- Nhắc lại NDbài.
- GV nhận xét giờ học.

-Dặn dò:về xem cuốn lịch sử đảng.
	-2 Hs lên bảng

-Hs nghe GV kể về những lãnh đạo tiêu biểu của địa phương
-HS tự liên hệ bản thân

-Có 3 người tham gia vào đoàn quân Nam tiến.



(Tiết 5)  Bồi dưỡng (toán)
         Luyện tập
I.Mục tiêu:  Giúp HS

-Củng cố viết,so sánh số có 3 chữ số

- Củng cố đơn vị đo độ dài.

-Giáo dục ‎ thức học tốt.
II.Cỏc hoạt động dạy - học.

	A.ổn định.

B. Luyện tập.

Bài 1.< > =?

-Cho HS đọc y/c

-Y/c HS nêu cách so sánh.

Bài 2.Viết các số 857, 678, 599, 1000, 903.

a.Từ bé đến lớn.

b.Từ lớn đến bé.

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

- Đọc y/c

-Nêu cách đặt tính và thực hiện.

Bài 4. Tính nhẩm
-Cho HS đọc yêu cầu bài.
-HS làm bài-GV chữa.
-Lưu ý HS Viết đầy đủ đơn vị ở kết quả.

C. Củng cố-Dặn dò: (5’)
-Củng cố ND bài.

-NX giờ. Về ôn bảng nhân,chia đã học.
	-Đọc y/c. Tự làm.

-2 HS lên bảng

*KQ:             >                            =

                    <                             <

                    <                             <

· 1 HS lên b¶ng.§æi chéo KT.

*KQ: a. 599, 678, 857, 903, 1000.

        b. 1000, 903, 857, 678. 599.

+Đọc  yêu cầu-Tự làm cá nhân
- 4 HS lên bảng.

*Kq: a.            676                          999

b.              763                  190

+HS đọc yêu cầu-Tự làm
-2 Hs lên bảng làm

*Kq:  900m                720cm

        520dm               800km


(Tiết 6)  Bồi dưỡng (Tviệt)

Luyện từ ngữ về Bác Hồ.Dấu chấm,dấu phẩy. 

 I.Mục tiêu:
   - Luyện cho HS chọn được từ ngữ cho trước để điền đúng vào đoạn văn (BT1); tìm được một vài từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

     - Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống.

     -Giáo dục ý thức học tốt.

II. Chuẩn bị:

· GV: Bài tập 1 viết trên bảng. Thẻ ghi các từ ở BT1. BT3 viết vào bảng phụ. Giấy, bút dạ.

· HS: Vở.

III. Các hoạt động dạy- học :
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A.Ổn định: (1’)
 B. Bài mới: (30’)
   1.Giới thiệu bài.
    2. Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 1:Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống.
 -Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

 -Gọi 2 HS đọc các từ ngữ trong dấu ngoặc.

 -Gọi 1 HS lên bảng gắn các thẻ từ đã chuẩn bị vào đúng vị trí trong đoạn văn. Yêu cầu HS cả lớp làm bài vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

 -Nhận xét chốt lời giải đúng.

  Bài 2: Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

· Gọi HS đọc yêu cầu.

 -Chia lớp thành 4 nhóm, phát giấy cho từng nhóm và yêu cầu HS thảo luận để cùng nhau tìm từ.

 - GV có thể bổ sung các từ mà HS chưa biết.

 Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn. sau.

  ? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

· Treo bảng phụ.

· Yêu cầu HS tự làm.

 ?Vì sao ô trống thứ nhất các con điền dấu phẩy?

 ?Vì sao ô trống thứ hai các con điền dấu chấm?

 ?Vậy còn ô trống thứ 3 con điền dấu gì?

 C. Củng cố – Dặn dị: (5’)
 -Nhắc lại nội dung bài.
 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn dò: về ôn lại bài.
	- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

 - 2 HS đọc từ.

-HS làm bài theo yêu cầu.

 -HS đọc đoạn văn sau khi đã điền từ.

*Kq: đạm bạc,tinh khiết,nhà sàn,râm bụt,tự tay.

+HS đọc yêu cầu-Tự làm bài
-1 HS lên bảng làm.
- tài ba, lỗi lạc, tài giỏi, yêu nước, thương dân, giản dị, hiền từ, phúc hậu, khiêm tốn, nhân  ái, giàu nghị lực, vị tha,…

+HS đọc yêu cầu-1 HS lên bảng làm.

-Bài tập yêu cầu chúng ta điền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống.

-1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vào Vở Bài tập.

Một hôm, Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác đi cả dép vào. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

-Vì Một hôm chưa thành câu.

-Vì Bác không đồng ý đã thành câu và chữ đứng liền sau đã viết hoa.

-Điền dấu phẩy vì Đến thềm chùa chưa thành câu.




(Tiết 7)  Thực hành

Luyện đọc đúng

I. Mục tiêu:Giúp học sinh

--Đọc đíng các tiếng trong bài Chuyện quả bầu.

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm theo 

- GDHS tình đoàn kết các dân tộc an hem.

II. Hoạt động dạy và học

	A.ổn định.

B. Luyện đọc

- Gv đọc nội dung chuyện.

-HS đọc nối câu:2 lượt

-Đọc nối đoạn

-Đọc trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

-GV nhận xét tuyên dương.

C. Củng cố –Dặn dò.

Củng cố ND bài.

NX giờ. Về ôn đọc thuộc chuẩn bị kể chuyện.
	-HS nêu cách đọc.

- Mỗi HS đọc 1 câu

- Đọc 2 lượt.

- Đọc nhóm đôi.

- Thi đọc:Nhóm bàn, dãy,cá nhân.

- Bình xét nhóm,cá nhân đọc tốt.


Ngày soạn: 20/4/2013
Ngày giảng:T3/23/4/2013
(Tiết 1)   Toán

Tiết 157:  Luyện tập chung 

i. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về : 

- Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

- Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị.

- Xác định 1/5 của số đã cho.

- Giải bài toán có quan hệ “nhiều hơn” một số đơn vị.

ii. Đồ dùng:

- Bộ đồ dùng của HS.

iii.Các hoạt động dạy học:

	a.ktbc:

- 1 HS lên bảng giải bài toán theo tóm tắt cho sẵn, dưới lớp làm ra nháp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.
b.Bài mới:

1.GTB:  GV giới thiệu trực tiếp vào bài.
2. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1: 

-1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS chữa bài trên bảng, lớp làm vào VBT.

- Chữa bài : 

+ Nhận xét § - S.

+ Số 517 gồm mấy trăm mấy chục và đơn vị?

+ Số gồm 9 trăm 3 chục và 4 đơn vị đọc như thế nào?

+ HS đọc lại các số trên bảng.

GV: Củng cố kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số.

Bài 2:

- 1HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS đọc mẫu.

- 2 HS làm trên bảng, lớp làm vào vở ôli.

- Chữa bài: 

+ Nhận xét § -S.

+ Giải thích cách làm bài.

+ Số liền sau số 998 là số nào?

+ Số liền trước số 1000 là số nào?

GV: Củng cố thứ tự các số trong dãy số.

Bài 3:

-1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 2 HS chữa trên bảng, lớp làm vào vở ôli.

- Chữa bài :

+ Nhận xét § - S.

+ Giải thích cách làm.

+ Đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.

GV: Rèn kĩ năng so sánh các số có ba chữ số.

Bài 4: 
-1 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.

- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

? Hình b đã khoanh vào một phần mấy số hình vuông?

GV: Rèn kĩ năng xác định 1/5 số đã cho.

Bài 4: 
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV kết hợp tóm tắt bài toán lên bảng.

- HS nhìn tóm tắt đọc lại bài toán.

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- 1 HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vào vở ôli.

- Chữa bài:

+ Nhận xét § - S

+ Nêu câu trả lời khác.

GV: Rèn kĩ năng giải bài toán về nhiều hơn.
C. Củng cố dặn dò: (5’)
- HS nêu các nội dung luyện tập?

- GVNX giờ học.

- Nhắc HS về nhà làm BT5 trong VBT - 77.
	* Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Bạn Bình có : 1000 đồng 

Mua vở hết   :  700 đồng

Bình còn       : . . .   đồng?

Bài 1: Viết (theo mẫu)

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Năm trăm mười bảy

517

5

1

7

Hai trăm tám mươi năm

285

2

8

5

Chín trăm ba mươi tư

934

9

3

4

Hai trăm linh tám

208

2

0

8

Bảy trăm hai mươi

720

7

2

0

Bài 2: Số ?

M:   699 – 700 – 701 

        359 – 360 - 361

        997 – 998 – 999 – 1000 

       500 – 501 – 502 

Bài 3:  > , < , = ?

624 ... 542            400 + 50 + 7 ... 457

398 ... 399            700 + 35       ... 753

830 ... 829             1000            ... 999
Bài 4: Hình nào đã khoanh vào 1/5 số hình vuông. 

-  Hình a      

- 1 HS đọc bài toán, cả lớp theo dõi
Tóm tắt

Giá tiền chiếc bút chì                       : 800 §

Giá tiền chiếc kéo nhiều hơn bút chì: 200 §

Giá tiền chiếc kéo                           : ...    §?

Bài  giải

Giá tiền một cái kéo là:
800 + 200 = 1000 (đồng)

                        Đáp số: 1000 đồng 


 (Tiết 2)  Kể chuyện
Tiết 32:  Chuyện quả bầu

I.Mục tiêu:

- Dựa theo tranh minh ho¹,theo gợi ý kể lại được từng đoạn câu chuyện với giọng thích hợp. Biết kể lại toàn bộ câu chuyện theo cách mở đầu mới.

- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.

+Rèn luyện kỹ năng nghe: 

-Tập trung theo dõi bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn, có thể kể tiếp lời bạn.
-Giáo dục ‎ thức  ham học
II. Đồ dùng dạy học:
- 2 tranh minh hoạ đoạn 1 và 2 của câu chuyện.

- Bảng phụ viết những gợi ý để HS kể lại đoạn 3.
III. Các hoạt động dạy học:

	A/ Kiểm tra: (5’)
- 3 HS nối tiếp nhau kể 3 đoạn câu chuyên “Chiếc rễ đa tròn”.

? Câu chuyện nói lên điều gì về Bác Hồ?

- Lớp nhận xét; GV nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới: (30’)
1. GTB. 
2. Hướng dẫn HS kể chuyện:

Bài 1:

· 1 HS đọc yêu cầu.

· HS quan sát tranh và  nêu nội dung từng tranh.

· HS kể chuyện trong nhóm.

· Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.

· HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 2:

· 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS đọc gợi ý trong bảng phụ.

· HS tập kể theo nhóm đoạn 3.

· Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.

· HS nhận xét, bình chọn nhóm kể hay.

· GV nhận xét- đánh giá.

Bài 3:

· 1 HS đọc yêu cầu và đoạn mở đầu cho trước.

- GV  hướng dẫn: Đấy là đoạn mở đầu giúp các em hiểu câu chuyện hơn.

- 2 HS kể phần mở đầu và đoạn 1 của câu chuyện.

· HS nhận xét, bổ sung.

· GV nhận xét - đánh giá.

· 3 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

· HS nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất.

· GV nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò: (5’)
? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật.

Bài 1: Dựa vào các tranh sau kể lại đoạn 1và  đoạn 2 của Chuyện quả bầu.

Tranh 1: Hai vợ chồng người đi rừng bắt được con dúi.

Tranh 2: Khi hai vợ chồng chui ra từ khúc gỗ thấy mặt đất vắng tanh không một bóng người.

Bài 2: Kể lại đoạn 3       

- Người vợ sinh ra quả bầu

- Hai người thấy có tiếng lao xao trong quả bầu

- Những người bé nhỏ sinh ra từ quả bầu

Bài 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện theo cách mở đầu dưới đây : 

     Đất nước ta có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, có cách ăn mặc riêng. Nhưng tất cả các dân tộc ấy đều sinh ra từ một mẹ. Chuyện kể rằng...

- Các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều là anh em.


Thể dục(GV chuyên)

---------------------------------------------------
(Tiết 4)    Tự nhiên và xã hội
Tiết 32:  Mặt trời và phương hướng

I.Mục tiêu:
     -Học sinh biết được có 4 phương chính là: Đông, Tây, Nam, Bắc; Mặt Trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây.

-Học sinh biết cách xác định phương hướng bằng Mặt Trời.
-Giáo dục ‎ thức học tốt.
II. Đồ dùng:

· Tranh, ảnh cảnh Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn.

· Tranh vẽ trang 67 - SGK.

· Năm tờ bìa ghi: Đông, Tây, Nam, Bắc và Mặt Trời.

III. Các hoạt động (35’):
A. Bài cũ: ( 4’)
· Mặt Trời. 
· B.Bài mới:  (28’)

1. Giới thiệu bài .

4. Phát triển các hoạt động:

	*  Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

	- Treo tranh lúc bình minh và hoàng hôn, yêu cầu học sinh quan sát và cho biết: 
	

	+ Hình 1 là cảnh gì?
	+ Cảnh (bình minh) Mặt Trời mọc.

	+ Hình 2 là cảnh gì?
	+ Cảnh Mặt Trời lặn (hoàng hôn).

	+ Mặt Trời mọc khi nào?
	+ Lúc sáng sớm.

	+ Mặt Trời lặn khi nào?
	+ Lúc trời tối.

	- Hỏi: Phương Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn có thay đổi không?
	- Không thay đổi.

	- Phương Mặt Trời mọc cố định, người ta gọi là phương gì?
	- Trả lời theo hiểu biết

(Phương Đông và Phương Tây).

	Phương Mặt Trời lặn không thay đổi, người ta gọi là phương gì?
	

	- Ngoài 2 phương Đông - Tây, các em còn nghe nói tới phương nào?
	- Học sinh trả lời theo hiểu biết: Nam, Bắc.

	- Giới thiệu: 2 phương Đông - Tây và 2 phương Nam, Bắc. Đông - Tây - Nam - Bắc là 4 phương chính được xác định theo Mặt Trời.
	

	* Hoạt động 2: Hợp tác nhóm về: Cách tìm phương hướng theo Mặt Trời

	- Phát cho mỗi nhóm 1 tranh vẽ trang 67 SGK.

- Yêu cầu nhóm thảo luận trả lời câu hỏi:


	- Học sinh quay mặt vào nhau làm việc với tranh được giáo viên phát, trả lời các câu hỏi và lần lượt từng bạn trong nhóm thực hành xác định và giải thích.

	+ Bạn gài làm thế nào để xác định phương hướng?
	+ Đứng giang tay.

	+ Phương Đông ở đâu?
	+ Ở phía bên tay phải.

	+ Phương Tây ở đâu?
	+ Ở phía bên tay trái.

	+ Phương Bắc ở đâu?
	+ Ở phía trước mặt.

	+ Phương Nam ở đâu?
	+ Ở phía sau lưng.

	- Thực hành tập xác định phương hướng: Đứng xác định phương và giải thích cách xác định.
	

	- Sau 4’, gọi từng nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm.
	- Từng nhóm cử đại diện lên trình bày.

	* Hoạt động 3: Trò chơi: Hoa tiêu giỏi nhất

	- Giải thích: Hoa tiêu - là người chỉ phương hướng trên biển. Giả sử chúng ta đang ở trên biển, cần xác định phương hướng để tàu đi. Để xem ai là người lái tàu giỏi nhất, chúng ta sẽ chơi trò “Hoa tiêu giỏi nhất”.

	- Phổ biến luật chơi:

	+ Giải thích bức vẽ: Con tàu ở chính giữa, người hoa tiêu đã biết phương Tây, bây giờ cần tìm phương Bắc để đi.

	+ Giáo viên cùng học sinh chơi.

	+ Giáo viên phát bức vẽ.

+ Giáo viên yêu cầu các nhóm học sinh chơi.

+ Nhóm nào tìm phương hướng nhanh nhất thì lên trình bày trước lớp.

	* Hoạt động 4: Trò chơi: Tìm đường trong rừng sâu

	- Hỏi: Em nào cho cô biết, trong số các loài cây, loài vật mà chúng ta đã nêu tên, loài nào đang có nguy cơ bị tuyệt chủng?

(Giải thích: Tuyệt chủng)
	- Cá nhân học sinh giơ tay trả lời.

(1 - 2 học sinh).

	- Yêu cầu: Thảo luận cặp đôi về các vấn đề sau:
	- Học sinh thảo luận cặp đôi.

	1.Kể tên các hành động không nên làm để bảo vệ cây và các con vật.

2. Kể tên các hành động nên làm để bảo vệ cây và các con vật.
	

	- Yêu cầu: Học sinh trình bày.
C. Củng cố, dặn dò (3’)
  -Nhắc lại nội dung toàn bài.

   -Nhận xét giờ học.
  -Dặn dò:về ôn lại bài.
	- Cá nhân học sinh trình bày.


(Tiết 5 )  Bồi dưỡng (Toán)
                          Luyện: Toán tiết 1tuần 32
I. Mục tiêu:  

 -Giúp HS:

-Củng cố cách đọc viết các số trong phạm vi 1000 và cách điền dấu vào chỗ chấm.Biết giải toán có lời văn.
-Rèn kĩ năng giải toán đúng.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng :   -GV: SGK

                                        -HS: VBT

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Ổn định: (1’)
B. Bài mới: (34’)
1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:  Viết tiếp vào ô trống cho thích hợp (TH/102)

-Cho HS đọc yêu cầu bài.

? Bài toán cho biết gì?

-Cho HS làm-GV chữa nhận xét.

Bài 2: > ,< = .
-Cho HS đọc yêu cầu

-GV hướng dẫn mẫu.

-Cho HS làm bài-GV chữa.

Bài 3: 
-Cho HS làm bài 

–GV chữa nhận xét.

-Cho HS làm bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 4: 

-Cho HS đọc yêu cầu

-.1 HS lên bảng làm bài
-GV chữa nhận xét
C. Củng cố, dặn  dò: (5’)

- Nhận xét tiết học.

-Dặn dò:về ôn lại bài.
	+HS đọc yêu cầu bài-làm cá nhân.

-1 HS lên bảng làm bài.

*Kq: 840 , 627 , 906 , 749.

-Lớp nhận xét.

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân

-1 HS lên bảng làm.
*Kq:        <                        >
                >                         =

                >                         <

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân

- 1HS đọc kết quả.

a,  699 , 785 , 867 ,955 ,1000

b,  1000 , 955 , 867 , 785 ,699

+HS đọc yêu cầu-Tóm tắt –phân tích đề toán.
- HS lên bảng làm.
                   Bài giải

      Mẹ mua rau thơm hết số tiền là:

             500 - 400 = 100(đồng)

                          Đ/S: 100 đồng



(Tiết 6)  Bồi dưỡng (Tviêt)

Luyện tiếng việt tiết 1 tuần 32
 I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -Đọc “Ngọn đèn vĩnh cửu” để đánh đúng dấu v vào ô trống.

-Rèn kĩ năng đọc hiểu tốt cho HS để trả lời đúng các câu hỏi.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  A.Ổn định: (1’)

   B.Bài mới: (34’)

        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn luyện đọc.

-GV đọc mẫu bài tập đọc.

-cho HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi

-GV nhận xét chữa bài.

 C.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại bài.

-Nhận xét giời.

 -Về ôn lại các bài tập đọc đã học.
	-HS đọc thầm bài.

-HS thảo luận nhóm.

-Đại diện nhóm nêu kết quả.

*Kq:   -câu a: ô 3   -câu b:ô 1
           -câu c:  ô2 . -câu d: ô 3
e: ô2
-Lớp nhận xét


Mĩ thuật(GV chuyên)
-----------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:  21/4/2013
Ngày giảng: T4/ 24 /4 /2013
Âm nhạc (GV chuyên)

Bồi dưỡng Âm nhạc (GV chuyên)
Thể dục(GV bộ môn)

Thủ công(GV bộ môn)

------------------------------------------------------------------------
(Tiết 5)  Tập đọc

Tiết 96:  Tiếng chổi tre
I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng khi đọc các câu thơ theo thể tự do.

- Hiểu các từ ngữ trong bài: xao xác, lao công.

- Hiểu điều nhà thơ muốn nói với các em: Chị lao công rất vất vả để giữ sạch đẹp đường phố. Biết ơn chị lao công, quý trọng lao động của chị, em phải biết giữ gìn vệ sinh chung.

3. Học thuộc long bài thơ.

II. Đồ dùng:

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- 3 HS đọc nối tiếp bài cũ và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

? Qua câu chuyện em hiểu được điều gì ?

- HS nhận xét.

- GV nhận xét- đánh giá.

B. Bài mới: (12’)
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện đọc:

a. Đọc mẫu:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- GV nêu khái quát cách đọc.

b. Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

* Đọc từng câu: 

- Từng HS nối tiếp nhau đọc từng ý thơ.

- Luyện đọc từ khó.
* Đọc từng đoạn trước lớp:

- GV chia đoạn.
- HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ.
- Luyện đọc 1 khổ thơ
- HS đọc chú giải SGK.
* Đọc từng đoạn trong nhóm:

- Từng HS trong nhóm đọc.
- Các HS khác nghe, góp ý.

* Thi đọc giữa các nhóm:

- Đại diện các nhóm thi đọc từng khổ thơ.

- Lớp nhận xét.

* Đọc đồng thanh:
- HS đọc đồng thanh khổ thơ thứ 3.
3. Tìm hiểu bài:

- 1 HS đọc đoạn 1 và 2, cả lớp đọc thầm theo.

? Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào lúc nào ?

? Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công?
- 1 HS đọc đoạn 3, cả lớp theo dõi:

? Nhà thơ muốn nói gì với em qua bài thơ?

4. Học thuộc lòng bài thơ:
- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng bài thơ.
- HS thi đọc thuộc từng khổ thơ.
- 3 HS thi đọc thuộc  cả bài.
- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

5. Củng cố, dặn dò:

? Để nhớ ơn chị lao công em phải làm gì ?
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà đọc thuộc bài.


	-3 HS đọc bài.
- Các dân tộc trên đất nước ta đều là anh em một nhà, có chung một tổ tiên. Phải yêu thương, giúp đỡ nhau.

- Đọc toàn bài với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.  

- lao công, sạch lề, quét rác, lặng ngắt.
- Chia theo khổ thơ: gồm 3 khổ thơ.
1. Tiếng chổi tre trong những đêm hè và đêm đông giá rét:

- Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những đêm hè rất muộn, khi con ve không còn kêu nữa; vào những đêm đông giá lạnh khi cơn giông vừa tắt.
- Chị lao công như sắt như đồng.
2. Điều nhà thơ muốn nói qua bài thơ:
- Chị lao công làm việc vất vả cả đêm hè oi bức, đêm đông lạnh giá, nhớ ơn chị lao công em hãy giữ gìn đường phố sạch đẹp.
- Để nhớ ơn chị lao công, em phải có ý thức giữ vệ sinh chung.


(Tiết 6)   Toán
Tiết 158: Luyện tập chung
i. Mục tiêu:
-Biết sắp thứ tự các số có 3 chữ số .

- Biết cộng,trừ (không nhớ) cá số có 3 chữ số.

-Biết cộng ,trừ nhẩm các số tròn chục,tròn chục có kèm đơn vị đo.
- Phát triển trí tưởng tượng qua xếp hình.

ii. Đồ dùng:
- Bảng phụ.
iii. Các hoạt động dạy học:
	a.ktbc: (5’)
- 2 HS lên bảng làm bài làm bài, lớp làm vào nháp.
- HS nhận xét, chữa bài.
- GV nhận xét, cho điểm.
b.Bài mới: (30’)
1.Giới  thiệu bài.
2. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:  > , < , = ?

-1 HS nêu yêu cầu của bài.
- 2 HS chữa bài trên bảng, lớp làm vào VBT.
- Chữa bài : 

+ Nhận xét § - S.
+ Nêu cách làm bài.

+ Dưới lớp so sánh đối chiếu kết quả.
GV:  Rèn kĩ năng so sánh các số có ba chữ số.
Bài 2: 
- 1HS nêu yêu cầu của bài. 

- 2 HS làm trên bảng, lớp làm vào vở ôli.
- Chữa bài : 

+ Nhận xét bài trên bảng.

+ Giải thích cách làm bài.
+ Dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra.
GV: Vận dụng cách so sánh các số có ba chữ số để làm bài.
Bài 3: Đặt tính rồi tính
- 1HS nêu yêu cầu của bài.
- 2 HS chữa trên bảng, lớp làm vào vở ôli.
- Chữa bài :

+ Nhận xét § - S.
+ Nêu cách đặt tính và tính miệng.
GV: Củng cố kĩ năng đặt tính và tính phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.
Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- 1HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thảo luận theo nhóm bàn trong vòng 1 phút.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét thống nhất kết quả.
GV: Củng cố kĩ năng ước lượng đơn vị đo độ dài.
Bài 5:  Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ).
- GV tổ chức trò chơi: Theo hiệu lệnh của GV, cả lớp xếp hình, tổ nào có nhiều HS xếp đúng nhanh là thắng cuộc.
C. Củng cố dặn dò: (5’)
- HS nêu các nội dung luyện tập.
- GVNX giờ học.
	* Điền dấu >, < , = ?

672 < 682

518 < 618

424 > 244

1000 > 900 + 90 + 9

+HS đọc yêu cầu- tự làm cá nhân.
859 ... 958             300 + 7         ... 307
700 ... 698             600 + 80 + 4 ... 648

599 .. 601              300 + 76       ... 386
+Hs đọc yêu cầu-Làm bài cá nhân
-Đổi bài KT chéo.

a) Khoanh vào số bé nhất:

567
b) Viết các số 497, 794, 503, 378 theo thứ tự từ bé đến lớn:

    378, 497, 503, 794.
+Hs đọc yêu cầu-Làm bài cá nhân

- 2 HS lên bảng làm bài
426 + 252 ,  625 + 72,   749 - 215 , 618 - 103

      426              625             749          618

+                 +                  -              -

     252                 72             215          103


    678                697             534          515

 + Hs đọc yêu cầu bài –tự làm bài-1 hs đọc 
*Kq:   B. Cái ghế tựa

 +1 HS  đọc yêu cầu của bài.





(Tiết 7)    Chính tả  (Nghe viết)
   Tiết 63: Chuyện quả bầu

I. Mục tiêu:

- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài “Chuyện quả bầu”. Qua bài chép biết viết hoa tên các dân tộc.

- Làm bài tập chính tả phân biệt l/n.      
-Giáo dục ‎ thức học tốt.

II. Đồ dùng:

- Bảng phụ viết sẵn nội dung BT2a.

- Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học:
	A/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- 2 HS làm bài trên bảng, lớp làm ra nháp.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

B/ Bài mới: (32’)

1. GTB: 2. Hướng dẫn nghe viết:

a. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:

- GV đọc bài chính tả 1 lần - 2 HS đọc lại.

? Bài chính tả này nói lên điều gì ?

? Tìm tên riêng trong bài chính tả  ?

- HS viết từ khó vào bảng con các tên riêng.

b. HS viết bài:

- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút.
c. Chấm, chữa bài:

- HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

- GV chấm bài 5 em.

-  Nhận xét, rút kinh nghiệm.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài 2: Điền vào chỗ trống
- HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

- 2 HS đọc lại đoạn văn trên bảng.

Bài 3: Tìm các từ:
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS đọc nghĩa các từ.

- GV nêu từng nghĩa -HS tìm từ.

- HS nhận xét- GV chốt ý đúng.

C. Củng cố, dặn dò: (3’)
- GV nhận xét chung bài viết.

- GV nhận xét giờ học.
	* Viết 3 từ có tiếng bắt  đầu:

- R: ra vào, ròng rã, rì rào.

- D: da thịt, day dứt, dây dưa.

- Gi: gió, gia đình, giấy.

-Bài CT giải thích nguồn gốc của sự ra đồi của các anh em trên đất nước việt nam.
- Khơ-mú, Thái, Tày, Nùng, Mường, Dao, Hmông, £-®ª, Ba-na, Kinh,

+1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS lên bảng điền từ, lớp làm vào VBT.
a) l hoặc n:

     Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm lo đưa khách qua lại trên sông.

+Hs đọc yêu cầu -1 Hs đọc kết quả
a) chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l có nghĩa như sau :

· Vật dùng để nấu cơm: Nồi

· Đi qua chỗ có nước: Lội

· Sai sót, khuyết điểm: Lỗi




Ngày soạn : 22 /4/2013
Ngày giảng: T5/25/4/2013
                                 (Tiết 1)  Luyện từ và câu
Tiết 32: Từ trái nghĩa-Dấu chấm,dấu phẩy

I.Mục tiêu:

-Biết xếp các từ trái nghĩa ngược nhau(từ trái nghĩa)theo từng cặp(BT1).

-Điền đúng dấu chấm,dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống.(BT2)

-Rèn kĩ năng làm nhanh bài tập ứng dụng.

-Giáo dục ysthuwcs học tốt.
II.Đồ dùng: -GV:bảng phụ.

                      -HS: VBT,SGK.

III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra: (5’)

? Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ?
-GV nhận xét ghi điểm.
B.Bài mới: (30’)
  1.Giới thiệu bài.

  2.Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1:Xếp các cặp từ đã cho dưới đây thành các cặp từ có nghĩa.

-Cho Hs làm

-Gv chữa nhận xét.
Bài 2:Em hãy chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau?

-Cho HS đọc yêu cầu làm bài

? Bài tập 3 yêu cầu gì?

-GV chữa nhận xét.

C.Củng cố-Dặn dò: (5’) 

-Nhắc lại ND bài.

-Nhận xét giờ học.

-Dặn dò:về ôn lại bài.
	-2 HS lên bảng làm bài 1,2 tuần 31.
+Hs đọc yêu cầu-Tự làm bài

-1 HS lên bảng làm-Lớp nhận xét

A,đẹp-xấu,ngắn-dàu,nóng-lạnh,thấp-cao

b,lên-xuống,yêu-ghét,khen-chê.

C,trời - đất,trên - dưới,ngày- đêm.

+Hs đọc yêu cầu bài tự làm -1 HS lên bảng làm.

*Kq: - ô trống thứ nhất:    dấu phẩy.

         - ô trống thứ 2:         dấu phẩy.

         - ô trống thứ 3:           dấu phẩy

         - ô trống thư 4:          dấu phẩy.

         - ô trống thứ 5:          dấu chấm

         - ô trống thứ 6:           dấu phẩy

          -ô trống thứ 7:            dấu phẩy.


                                       (Tiết 2)   To¸n

Tiết 159: Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
-Biết cộng,trừ (không nhớ)các số có 3 chữ số .
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ.

-Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
-Giáo dục ‎ thức học tốt.

II. Đồ dùng:

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:
	a.ktbc: (5’)
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

b.Bài mới: (30’)
1.Giới thiệu bài. 
2. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:  Đặt tính rồi tính
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

+ Nêu cách đặt tính và tính bằng miệng.

GV:  Củng cố kĩ năng đặt tính và thực hiện các phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

Bài 2:Tìm x
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 3 HS làm trên bảng, lớp làm vào vở ôli.

- Chữa bài: 

+ Nhận xét § - S.

+ Nêu tên gọi thành phần của từng phép tính?

+ Nêu cách tìm x trong từng phép tính.

GV: Củng cố kĩ năng tìm thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ.

Bài 3:  >, <  ,=
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- 2 HS chữa trên bảng, lớp làm vào vở ôli.

- Chữa bài :

+ Nhận xét § - S.

+ Giải thích cách làm. 

GV: Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, cách cộng, trừ và so sánh các đơn vị đo độ dài.

C. Củng cố- dặn dò: (5’)
- HS nêu các nội dung luyện tập.

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS về nhà làm các bài tập .
	* Đặt tính rồi tính:

635 + 241                896 - 133

-HS làm-Lớp nhận xét
+Hs đọc yêu cầu-2 HS lên bảng làm.

   * Kq:    668       512          597           601

+Hs đọc yêu cầu-2 HS lên bảng làm.
x + 68 = 92                   x – 27 = 54

       x  = 92 – 68                   x = 54 + 27

        x = 24                           x = 81

                  93 – x = 28

                          x = 93 – 28 

                          x = 65


+Hs đọc yêu cầu-2 HS lên bảng làm
80cm + 20cm ... 1m                1km ... 959m

200cm + 85cm ... 258cm     1km ... 600m + 400m

600cm + 69cm ... 696cm        1m ... 100cm + 11cm




(Tiết 3)  Tập viết

Tiết 32: Chữ hoa Q (kiểu 2)
I. Mục tiêu:

 Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ cái hoa Q cỡ vừa và nhỏ.

- Viết đúng, viết đẹp cụm từ ứng dụng “Quân dân một lòng ” theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

II. Đồ dùng:

- Mẫu chữ Q hoa đặt trong khung chữ.

- Bảng phụ viết sẵn cụm từ ứng dụng trên dòng kẻ li. 

- Vở tập viết.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Kiểm tra : (5’)

- 1 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới: (30’)

1. Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn viết chữ hoa:

a. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét:
 - HS quan sát mẫu chữ đặt trong khung.

? Chữ Q hoa cỡ nhỡ cao mấy li? rộng mấy li?

? Chữ Q hoa gồm mấy nét, là những nét nào?

- GV hướng dẫn cách viết.

- GV viết mẫu chữ N hoa cỡ nhỡ trên bảng, vừa viết vừa nói lại cách viết.

b. Luyện viết bảng co:.

- HS luyện viết chữ N hoa 2 lượt.

- GV theo dõi, uốn nắn.

3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:

a. Giới thiệu cụm từ ứng dụng:
- 1  HS đọc cụm từ ứng dụng.

? Em hiểu thế nào là “Quân dân một lòng ”?

b. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét:

? Cụm từ có mấy tiếng? tiếng nào được viết hoa?

? Nêu độ cao của các chữ cái?

? Vị trí các dấu thanh?

? Khoảng cách giữa các  chữ cái được viết bằng chừng nào?

- GV viết mẫu chữ Quân trên dòng kẻ li
c. Hướng dẫn viết bảng con:

- HS viết bảng con chữ Quân 2 lượt.

- GV nhận xét, uốn nắn thêm về cách viết.

4. Viết vở tập viết:

- GV nêu yêu cầu viết. 

- HS viết bài theo yêu cầu.

- GV uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút.

- GV theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu.

5. Chấm bài:

- GV thu và chấm bài 5  em.

- Nhận xét rút kinh nghiệm bài viết của HS.

C. Củng cố, dặn dò: (5’)
- GV nhận xét chung giờ học.

- Khen ngợi những em viết chữ đẹp.

- Dặn HS viết bài ở nhà.
	N - Người
- Cao 5 li,  rộng 4 li.

- Chữ Q hoa gồm 1 nét liền là kết hợp của 2 nét : cong trên và lượn ngang.

- Nét 1: Đặt bút giữa ĐK4 và ĐK5 viết nét cong trên, DB ở ĐK6.

- Nét 2: Từ điểm DB của nét 1, viết tiếp nét cong phải, DB giữa ĐK1 và ĐK2.

- Nét 3: Từ điểm DB của N2, đổi chiều bút viết một nét lượn ngang từ trái sang phải, cắt thêm nét cong phải tạo thành vòng xoắn nhỏ ở thân chữ.

- Quân dân một lòng.

- Quân dân đoàn kết, gắn bó với nhau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Cụm từ có 4 tiếng. Tiếng Quân được viết hoa.

- Q, l: 2,5 li

      d: 2 li

       t: 1,5 li

Các chữ còn lại:1 li

- Dấu  nặng đặt dưới «

- Bằng khoảng cách viết 1 chữ cái o.

- 1 Dòng chữ Q hoa cỡ vừa.

- 2 dòng chữ Q hoa cỡ nhỏ.

- 1 dòng chữ Quân cỡ vừa.

- 1 dòng Quân cỡ nhỏ.

- 3 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.




 (Tiết 4)Bồi dưỡng(T việt)

Luyện tiếng việt tiết 2 tuần 32

 I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -Biết điền vào chỗ trống r/d hoặc gi. điền đúng từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.
-Biết điền đúng dấu hỏi,dấu ngã,dấu chấm,dấu phẩy vào chỗ trống

 -Rèn làm nhành bài tập ứng dụng.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	   A.Ổn định: (1’)

   B.Bài mới: (34’)

        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1: Điền vào chỗ trống r/d hoặc gi.

-Cho HS đọc yêu cầu bài

-cho HS làm bài

-GV chữa bài -nhận xét.
Bài 2: Đặt câu cho bộ phận câu in đậm.

-Cho Hs đọc yêu cầu.
-Cho HS làm 

-GV chữa nhận xét:

 Bài 3: Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu phẩy.

-Cho HS làm bài.

- GV chữa nhận xét.

C.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại bài.

-Nhận xét giờ.

-Về ôn lại các bài tập đọc đã học.
	+HS đọc yêu cầu bài-Tự làm bài

-1 HS lên bảng làm-Lớp nhận xét.

*Kq: a, đầu giường,dịu lửa,rung,chòm râu,gió bể.

B, chỉ,nghỉ,linh cữu,để,trẻ,phải.

+HS đọc yêu cầu -1 HS lên bảng làm bài.

-hS thực hành đặt câu-lớp nhận xét.

A,Toàn thị chính Pa-ri mở tiệc để làm gì?

B, Vì sao mọi người rất ngạc nhiên?

+HS đọc yêu cầu-1 HS lên bảng làm

*Kq:    - ô 1: dấu phẩy

             - ô 2: dấu phẩy

             - ô 3: dấu dấu chấm

             - ô 4: dấu dấu chấm

             - ô 5: dấu phẩy.


(Tiết 5)  Bồi dưỡng (Toán)

Luyện: Toán tiết 2 tuần 32
I. Mục tiêu:  

    - Giúp HS:

    - Củng cố về phép cộng,phép trừ trong phạm vi 1000.
   -Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính và cách tính chu vi hình tứ giác.
    -Rèn kĩ năng giải toán đúng.

    -GD ý thức học tốt.

II. Đồ dùng :   - GV: SGK

                           -HS: VBT

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Ổn định: (1’)
B. Bài mới: (34’)
1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:  Đặt tính rồi tính (TH/103)

-Cho HS đọc yêu cầu bài.

? Bài toán yêu cầu gì?

-Cho HS làm-GV chữa nhận xét.

Bài 2: Tìm x
-Cho HS đọc yêu cầu

-GV hướng dẫn mẫu.

-Cho HS làm bài-GV chữa.
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

-Cho HS làm bài 

–GV chữa nhận xét.
Baig 4: 
- Nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn  dò: (5’)

- Nhận xét tiết học.

-Dặn dò:về ôn lại bài.
	+HS đọc yêu cầu bài-làm cá nhân.

-1 HS lên bảng làm bài.

  *Kq:    766 , 966,221.

-Lớp nhận xét.

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân

-1 HS lên bảng làm.
 400 + x = 900                  x – 200 = 600

           x = 900 – 400                 x  = 600 + 200

           x = 500                           x = 800

+HS đọc yêu cầu – Đổi bài kiểm tra chéo.
*kq:          a,  800

                  b,  890

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân
Bài giải

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

        4 + 5 +7 +3 = 19 (cm)

                          Đ/S: 19 cm



                                              (Tiết 6)   Thực hành
Luyện Tiếng Việt tiết 3 tuần 32
I.Mục tiêu:Giúp học sinh

-Biết quan sát ảnh Bác Hồ viết một đoạn 4-5 câu dựa theo các gợi ý.

- Rèn kĩ năng quan sát,viết câu đủ ý gọn lời.Biết dùng hình ảnh hay.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

II. Hoạt động dạy học.

	A.ổn định.(1’)

B .Luyện tập.(34’)
Bài tập:Em hãy ngắm tấm ảnh Bác Hồ,viết một đoạn văn4-5 câu dựa theo các gợi ý sau.

-ảnh Bác Hồ luôn được treo trang trọng ở đâu?

-Trong ảnh trông Bác như thế nào?(đôi mắt,vầng trán, chòm râu,mái tóc)

-Em muốn hứa điều gì với Bác/

+Cho HS làm miệng từng câu. GV nghe nhận xét.,bổ xung.

+Cho HS viết bài vào vở.

-GV chữa..

C. Củng cố –Dặn dò.(5’)
-Củng cố ND bài.NX giờ.

-Về ôn lại ND bài.
	-HS hát
-Đọc y/c cả gợi ý.

-HS làm miệng từng câu.

-HS viết bài.

-Đọc bài làm của mình.


(Tiết 7)  Luyện thể thao

Ôn chuyền cầu –Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

I. Mục tiêu:
-Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.YC nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền  cầu cho bạn chính xác.

-Ôn trò chơi Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu biết cách chơi , tham gia chơi tương đối chủ động 

II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm :  . 1 còi  , sân chơi , mỗi HS 1 quả cầu .
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Phương pháp lên lớp

	I.Phần mở đầu: (5’)

GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

Giậm chân….giậm             Đứng lại….đứng

Khởi động

Ôn bài TD phát triển chung

Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

Kiểm tra bài cũ : 4 HS

Nhận xét

II.Phần cơ bản: ( 24’)
a.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

[image: image1.jpg]



G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu

Nhận xét

b.Trò chơi : Nhanh lên bạn ơi.
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G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi .

Nhận xét

III. Phầnkết thúc: (6’)
-Đi đều….bước              Đứng lại….đứng

-HS vừa đi vừa hát theo nhịp thả lỏng

-Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

-Về nhà ôn chuyền cầu  đã học
	      Đội Hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

                                  GV

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV


 Ngày soạn: 23/4/2013
Ngày giảng;T6/26/4/2013
                                                  (Tiết 1)     Tập làm văn
Tiết 32 :Đáp lời từ chối.Đọc sổ liên lạc
I. Mục tiêu:
       - Biết đáp lời từ chối của người khác với thái độ lịch sự, nhã nhặn.

       - Biết đọc và nói lại chính xác nội dung sổ liên lạc.

       -Giáo dục ‎ thức học tốt.

II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa bài 1 – SGK.

- Sổ liên lạc của từng HS.

- Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Kiểm tra :  (5’)
- 2 HS lên bảng nói đáp lời khen ngợi.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới: (30’)
1. GTB: 
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1: Đọc lời các nhân vật trong tranh
- 1 HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm lại.

- HS quan sát tranh, đọc thầm lời thoại của hai nhân vật.

- 2 cặp HS thực hành đối đáp theo lời 2 nhân vật.

? Bạn đáp lời từ chối với thái độ như thế nào?

GV: Cần đáp lời từ chối với thái độ lịch sự.
Bài 2:  
Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc các tình huống trong bài.

- GV hướng dẫn: Nói lời đáp của em khi em bị người khác từ chối.
- Từng cặp HS thực hành đối đáp theo từng tình huống a, b, c.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm thực hành tốt.
- GV nhận xét, đánh giá.
? Em cần có thái độ như thế nào khi đáp lại lời từ chối của bạn bè ? 
? Em cần có thái độ như thế nào khi đáp lại lời từ chối của người lớn tuổi?
GV: Lưu ý tránh cách nói cộc lốc, hậm hực trước lời từ chối của bạn bè hoặc người lớn tuổi.
Bài 3:
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
· HS  mở quyển sổ liên lạc của mình ra.
· 1 HS đọc lại nội dung 1 trang sổ liên lạc của mình và nói lại nội dung trang đó, sau đó nêu suy nghĩ của em.
· Thảo luận nhóm đôi.

· HS  nói trước lớp .

· Lớp nhận  xét - GV  nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò: (5’)
? Nói đáp lời từ chối với thái độ như thế nào?

- Dặn HS thực hành đáp lời từ chối trong giao tiếp hàng ngày.

- GV nhận xét giờ học.
	- Cậu nhảy dây giỏi thật!

- Cám ơn cậu. Tớ nhảy cũng thường thôi.
+Hs đọc yêu cầu –Tự làm cá nhân
- Cho tớ mượn truyện với!

- Xin lỗi. tớ chưa đọc xong.

- Thế thì tớ mượn sau vậy.
+Hs đọc yêu cầu –Tự làm cá nhân
a. Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo: “Truyện này tớ cũng đi mượn”
- Tiếc quá nhỉ! / Bạn đọc xong, kể cho mình nghe với nhé.
b. Em nhờ bố làm giúp bài tập vẽ. Bố bảo: “Con cần tự làm bài chứ!”
- Dạ, con sẽ cố gắng vậy. / Nhưng khó quá bố ạ. Thế bố gợi ý cho con vẽ vậy.
c.Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo: “Con ở nhà học bài đi!”
- Vâng, thưa mẹ !

- Khi đáp lại lời từ chối của bạn bè, em cần có thái độ nhã nhặn, lịch sự.
- Khi đáp lại lời từ chối của người lớn, em cần có thái độ lịch sự, lễ phép.
-HS Đọc và nói lại nội dung một trong sổ liên lạc của em.
- Cần đáp lời từ chối với thái độ lịch sự, nhã nhặn.


(Tiết 2)   Chính tả (Nghe -viết)
Tiết 64: Tiếng chổi tre
I. Mục tiêu:

1. Nghe – viết hai khổ thơ cuối bài “Tiếng chổi tre”. Qua bài chính tả, hiểu cách trình bày một bài thơ tự do: chữ đầu các dòng thơ viết hoa, bắt đầu viết từ ô thứ ba cho đẹp.

2. Viết đúng và nhớ cách viết những chữ có âm, vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: n / l.

II. Đồ dùng:

- Bảng phụ.

- Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- 2 HS viết trên bảng, lớp viết vào bảng con một số từ ngữ do GV đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới: (32’)
1. Giới thiệu bài. 

2. Hướng dẫn nghe viết.

a. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị.

- GV đọc bài chính tả 1 lần -2 HS đọc lại.

? Những chữ nào trong bài được viết hoa ?

? Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở?

- HS viết từ khó vào bảng con .

b. GV đọc – HS viết bài:

- GV đọc -HS viết bài.

- GV theo dõi uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút.
c. Chấm, chữa bài:

- HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

- GV chấm bài 5 em.

-  Nhận xét, rút kinh nghiệm.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài 2: Điền vào chỗ trống
- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS lên bảng điền từ, lớp làm vào VBT.

- HS đọc và nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

- GV giới thiệu về 2 bài ca dao và ý nghĩa của nó.

Bài 3: Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng

a. Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n:
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- GV tổ chức trò chơi Thi tìm từ:  

+ 3 đội, mỗi đội 3 HS lên bảng tìm từ.

+ HS thi tìm trong 3 phút.

- Dưới lớp làm trọng tài đánh giá.

- GV nhận xét - tuyên bố đội thắng cuộc.

C. Củng cố, dặn dò: (3’)
- GV nhận xét chung bài viết.

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS viết trên bảng viết
- nấu cơm, lội nước, lỗi lầm, nuôi nấng.
- Lớp nhận xét.

- Những chữ đầu dòng được viết hoa.

- viết từ ô thứ 3.

- sạch lề, đẹp lối.

-Hs viết bài
-Thu bài chấm
+HS đọc yêu cầu-Tự làm-1 HS lên bảng
a) l  hay n:     

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chôm lại nên hòn núi cao

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng
+HS đọc yêu cầu-Tự làm-1 HS lên bảng

M: bơi lặn – nặn tượng

lặng lẽ - cân nặng

con la - quả na

lo lắng - ăn no


(Tiết 3)   Toán

Tiết160: Kiểm tra
i. Mục tiêu:

Kiểm tra:      

- Kiến thức về thứ tự số.

- Kĩ năng so sánh số có ba chữ số.

- Kĩ năng cộng trừ số có ba chữ số.

ii. Đồ dùng:

- Phiếu ghi nội dung các bài kiểm tra.

iii. Đề bài :

Bài 1. Số ?

355 ; 356 ; 357 ; ... ; ... ; 360 ; ... ; ...

Bai 2. >, < , = ?

                              357 . . . 400                      301 . . . 297

                              601 . . . 536                      999 . . .  1000 

                              238 . . . 259                      823  . . . 823

Bài 3. Đặt tính rồi tính:
423 + 235                      351 + 246                      972 – 320                      956 – 234

...............                       ................                       ...............                       ...............
...............                       ................                      ................                       ...............

...............                       ................                      ................                       ...............

Bài 4. Tính
                           83 cm + 10 cm = . . .                  93 km – 10 km = . . .

                          62 mm + 7 mm = . . .                  273 l + 12 l = . . .

                         480 kg + 10 kg = . . .                   200 kg – 100 kg = . . .        

iv. biểu điểm:
Bài 1. 1 điểm : Mỗi số điền đúng đạt 0,25 điểm

Bài 2: 3 điểm : Mỗi dấu điền đúng đạt 0,5 điểm

Bài 3: 2 điểm : Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng đạt 0,5 điểm

Bài 5: 3 điểm : Mỗi phép tính đúng đạt 0, 5 điểm

Trình bày sạch sẽ: 1 điểm.                                          


                                (Tiết 4)   Sinh hoạt tuần 32
I. Mục tiêu:
- Đánh giá các hoạt động tuần 31.
- Triển khai các hoạt động trong tuần nghỉ tết.

- Sinh hoạt văn nghệ

II. Các hoạt động dạy học:

1. Đánh giá các hoạt động tuần 32
*. Học tập:  

- HS có ý thức học tập tốt: 

- Nhiều HS có tiến bộ: 

- Viết chữ còn xấu: 

*. Nề nếp: + HS đi học đều, đúng giờ, nghỉ học có xin phép

                  + Thực hiện nề nếp xếp hàng ra vào lớp khá nghiêm túc.

                  + Đồng phục đúng quy định

2. Sinh hoạt văn nghệ.
- Lớp sinh hoạt văn nghệ.

-Thi hát giữa các tổ.

-Dặn dò:về chuẩn bị bài tuần 33.
Tiếng Anh(GV chuyên)
Tiếng Anh(GV chuyên)

Bồi dưỡng Mĩ thuật (GV chuyÖn)
----------------------------------------------------------------
 (Tiết 3) Thủ công
Tiết 32: Làm con bướm(tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
 -Biết cách làm con bướm bằng giấy.

-Làm được con bướm bằng giấy. Con bướm cân đối. Các nếp gấp đều ,phẳng.

 -Thích làm đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo cho học sinh.
*    Với HS khéo tay :

· Làm được con bướm bằng giấy .Các nếp đều ,phẳng.

· Có thể làm được con bướm có kích thước khác.

II. CHUẨN BỊ:

· GV• - Mẫu con bướm bằng giấy.
              - Quy trình làm con bướm bằng giấy có hình minh họa.

              - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.

· HS   -   Giấy thủ công, vở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	         HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Bài cũ : (4’)

· Gọi HS lên bảng thực hiện 4 bước làm con bướm.

· Nhận xét, đánh giá.
	· Làm con bướm (tiết 1).

· 2 em lên bảng thực hiện các thao tác làm con bướm. 

	B. Bài mới : (28’)

a)Giới thiệu bài. Làm con bướm
	· Nghe – nhắc lại

	b)Hướng dẫn các hoạt động:

· Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.

· Con bướm làm bằng gì?

· Có những bộ phận nào ?
	· Làm bằng giấy.

· Cánh bướm, thân, râu.

	· Hoạt động 2 : Thực hành.

· Cho HS nêu lại các bước làm con bướm.

· Bước 1 : Cắt giấy.

· Bước 2 : Gấp cánh bướm.

· Bước 3 : Buộc thân bướm.

· Bước 4 : Làm râu bướm.
	· HS nêu cả lớp nhận xét

· Bước 1 : Cắt giấy.

· Bước 2 : Gấp cánh bướm.

· Bước 3 : Buộc thân bướm.

· Bước 4 : Làm râu bướm.

	· Tổ chức thực hành theo nhóm
	· Thực hành làm con bướm.

	· Nhận xét đánh giá sản phẩm củahọc sinh.
	· Trưng bày sản phẩm.

	C. Nhận xét – Dặn dò: (3’)
-Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
-về làm lại con bướm cho đẹp.
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